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200 đại biểu đã dự Hội thảo. TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội, 
đã trình bày bản Báo cáo chính “Phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực 
ngành xây dựng nước ta”. Báo cáo đã được chuẩn bị công phu, nội 
dung phong phú với những phân tích sâu sắc và những kiến giải sáng 
tạo. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc lân lượt từng phần cúa Báo cáo. 
Dưới đây là phần Mở đầu và phần thứ nhất. 
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Phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực 

ngành xây dựng nước ta 
 

Phần mở đầu 

Ngành xây dựng nước ta đang cùng các ngành 
kinh tế khác ra sức phấn đấu đưa tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm 2006 - 
2010 đạt 7,5 - 8%/năm và hơn nữa. Mặt khác, 
toàn ngành còn phải tích cực chuẩn bị đón nhận 
nhiệm vụ nặng nề hơn trong thập kỷ sắp tới nhằm 
đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hóa về cơ 
bản. Các mặt chuẩn bị đó bao gồm cả công tác 
phát triển 

nguồn nhân lực, vì rằng nguồn nhân lực phát triển đi trước một bước thì mới trở 
thành nhân tố tạo điều kiện chứ không phải là lực cản cho sự nghiệp phát triển 
toàn ngành. Thế nhưng, theo Diễn đàn kinh tế thế giới, năm 2005 chất lượng 
nguồn nhân lực nước ta xếp thứ 53 trong số 59 quốc gia được khảo sát. Tỷ lệ đại 
học: trung học chuyên nghiệp: công nhân kỹ thuật của nước ta là 1: 1,16: 0,92 

 
TS. Phạm Sỹ Liêm, 

Phó Chủ tịch 
Tổng hội Xây dựng VN 
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trong khi trung bình của thế giới là 1: 4: 10. Qua đó có thể thấy, nguồn nhân lực 
nước ta tuy đông về số lượng nhưng kém về chất lượng và mất cân đối về cơ cấu. 

Nước ta đã là thành viên của khu vực Thương mại tự do ASEAN (AFTA) và 
vừa mới gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế, ngành xây dựng nước ta cần nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh 
trên đất nước mình và tham gia mạnh mẽ vào thị trường xây dựng khu vực và 
quốc tế. Muốn vậy, ngành phải tiến theo con đường công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa, và nguồn nhân lực của ngành cũng phải phát triển theo hướng đó. 

Lâu nay trong ngành đã hình thành quan niệm cho rằng chỉ sợ thiếu việc làm 
chứ không sợ thiếu nhân lực, có chăng cũng chỉ là thiếu một số thợ tay nghề cao 
như thợ hàn cao áp mà thôi. Thế nhưng ngay sau kỳ họp đầu tiên vào tháng 7 vừa 
qua của Quốc hội khóa XII, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho biết sắp tới nước 
ta sẽ tiếp nhận nhiều dự án đầu tư vào tầm cỡ tỷ USD trong khi nhiều nhà đầu tư 
nước ngoài lại đang kêu ca thiếu thợ xây dựng làm cho tiến độ thực hiện dự án bị 
trở ngại, vì vậy Bộ có thể phải đề nghị Chính phủ cho nhập thợ xây dựng trên 
quy mô lớn chứ không chỉ một số thợ kỹ thuật trình độ cao! Nếu tình trạng này 
xẩy ra thì có thể nói ngành xây dựng đã thất bại ngay trên “sân nhà”, khó lòng 
mơ tưởng đến nhận thầu xây dựng quốc tế như Hàn Quốc đã làm trước đây và 
Trung Quốc đang làm rất mạnh hiện nay để tạo thêm nguồn vốn tích lũy phát 
triển đất nước. 

Tóm lại, phát triển nguồn nhân lực đang trở thành chủ đề thời sự cấp bách của 
ngành xây dựng cần được các nhà hoạch định chính sách quan tâm. 

***** 

Nhân lực ngành xây dựng bao quát diện rất rộng, từ nhân lực trên các công 
trường xây dựng đến nhân lực tư vấn, khảo sát, thiết kế, từ nhân lực nghiên cứu 
và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng đến nhân lực quản lý nhà nước về đầu tư xây 
dựng� Vì thời gian có hạn nên Hội thảo này tập trung thảo luận phát triển nguồn 
nhân lực trực tiếp thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, bao gồm các kỹ sư xây 
dựng, công nhân xây dựng, cán bộ quản lý làm việc trên các công trường và các 
kỹ sư tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát. 

 
 
 

Phần thứ nhất 
Thực trạng nguồn nhân lực xây dựng nước ta 

 

1. Ngành xây dựng thực hiện đường lối đổi mới 

1.1. Quá trình đổi mới 
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Cán bộ & công nhân thi công cơ giới trên công trường đập Cửa Đạt 

Đường lối đổi mới theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa đã đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo được những 
tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngành xây dựng trong thời gian qua thu được 
những thành tích đáng ghi nhận. Tuy nhiên ngành vẫn còn nhiều bất cập trong 
công tác quản lý, trong đổi mới công nghệ, trong việc nâng cao hiệu quả hoạt 
động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, vì vậy cần tiếp tục đổi mới 
nhiều hơn nữa, đặc biệt là cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực - một lợi 
thế cạnh tranh rất lớn của nước ta trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế khu 
vực và quốc tế. 

Từ khi Đại hội VI (1986) của Đảng đề ra đường lối đổi mới đến nay, ngành 
xây dựng nước ta đã trải qua hai giai đoạn phát triển: 

1. Giai đoạn 1986-1995 - Trong giai đoạn này ngành xây dựng một mặt tiếp 
tục hoàn thành xây dựng các công trình lớn như Thủy điện Trị An, Thủy điện 
Hòa Bình, Cầu Thăng Long, Cầu Chương Dương, Nhiệt điện Uông Bí, Xi măng 
Kiên Lương, xi măng Bỉm Sơn, Kính Đáp Cầu, A-pa-tít Lao Cai v.v� trong điều 
kiện đất nước bị cấm vận và khối XHCN Đông Âu lâm vào khủng hoảng, mặt 
khác xây dựng một số công trình do các nước Bắc Âu viện trợ như Giấy Bãi 
Bằng, Đóng tàu Phà Rừng và một số bệnh viện lớn, rồi một số công trình do 
nước ngoài đầu tư từ khi đất nước mở cửa như khách sạn cao tầng, nhà máy lớn 
v.v�, qua đó mà ngành bắt đầu làm quen với thông lệ xây dựng quốc tế; 

2. Giai đoạn 1996-2006 - Trong giai đoạn này ngành tích cực thực hiện chủ 
trương cải cách doanh nghiệp nhà nước, đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản, 
rồi Quốc hội ban hành một loạt Luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Doanh 
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nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở, Luật Kinh 
doanh bất động sản, hình thành khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho các hoạt động 
xây dựng theo cơ chế thị trường. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng nhanh chóng, quy 
mô hoạt động xây dựng ngày càng mở rộng. Ngành xây dựng lớn mạnh không 
ngừng, đảm nhiệm việc xây dựng rất nhiều công trình kết cấu hạ tầng quy mô 
lớn, nhiều khu công nghiệp hiện đại, nhiều khu đô thị mới rộng lớn. 

1.2. Các thành tựu đổi mới 

1.2.1. Vốn đầu tư xây dựng tăng nhanh chóng 

Với chủ trương thu hút vốn đầu tư xây dựng từ mọi thành phần kinh tế, vốn 
đầu tư xây dựng tăng lên gấp đôi trong vòng 5 năm (2001-2005) (xem bảng 1.1). 
Vốn đầu tư từ kinh tế nhà nước tuy vẫn tăng về số lượng nhưng giảm tỷ lệ trong 
tổng cơ cấu vốn, từ gần 60% giảm còn 52,2%. Tăng mạnh nhất là vốn từ kinh tế 
tư nhân. Từ khi nước ta gia nhập WTO vào cuối năm 2006, vốn đầu tư nước 
ngoài đang tăng lên nhanh chóng. 
 
        Bảng 1.1.  Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế 
 

Chia ra  

Tổng số  Kinh tế         
nhà nước 

Kinh tế ngoài 
nhà nước 

Khu vực có 
vốn đầu tư 
nước nước 

Giá thực tế Tỷ đồng 
2000 151183 89418 34594 27172 
2001 170496 101973 38512 30011 
2002 199105 112238 52112 34755 
2003 231616 125128 68688 37800 

Sơ bộ 2004 275000 147500 84900 42600 
ước tính 2005 335000 175000 107500 52500 

 Cơ cấu(%) 
2000 100,0 59,1 22,9 18,0 
2001 100,0 59,8 22,6 17,6 
2002 100,0 56,3 26,2 17,5 
2003 100,0 54,0 27,9 16,3 

Sơ bộ 2004 100,0 53,6 30,9 15,5 
ước tính 2005 100,0 52,2 32,1 15,7 

1.2.2. áp dụng thông lệ quốc tế trong các hoạt động xây dựng 

Vốn đầu tư xây dựng được chuyển sang thực hiện theo dự án. Việc lập luận 
chứng đầu tư được thể hiện bằng báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi, có phần 
đánh giá tác động môi trường. Các ban kiến thiết trước đây chuyển thành Ban 
quản lý dự án. 

Cơ chế thị trường trong hoạt động xây dựng được thể hiện trước hết bằng việc 
tổ chức đấu thầu tuyển chọn doanh nghiệp xây dựng, gọi là nhà thầu, để thi công 
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xây dựng công trình. Nhà thầu khi có phân chia một số công việc cho nhà thầu 
khác (gọi là thầu phụ), thì được gọi là thầu chính, hoặc tổng thầu. Nhà thầu còn 
có thể đảm nhiệm nhận thầu theo phương thức chìa khóa trao tay (gọi là nhận 
thầu EPC). 

Việc tổ chức đấu thầu cũng có thể áp dụng để tuyển chọn tư vấn lập báo cáo 
tiền khả thi và tư vấn lập báo cáo khả thi hoặc khảo sát đo đạc và thiết kế. 

Cơ chế đấu thầu tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhà thầu. Để thích ứng với cơ 
chế đấu thầu, các doanh nghiệp xây dựng và doanh nghiệp tư vấn, khảo sát thiết 
kế được tổ chức lại theo hai hướng: một là, sát nhập thành tổng công ty xây 
dựng, tổng công ty tư vấn có thực lực tài chính và kỹ thuật vững mạnh đủ sức 
cạnh tranh với các nhà thầu lớn nước ngoài; và hai là, hình thành các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ nhằm tới các dự án quy mô thích hợp, hoặc làm thầu phụ một 
số phần việc thiết kế và thi công chuyên ngành như nền móng, cấp điện, cấp 
nước, hoàn thiện v.v�  Nhiều doanh nghiệp còn làm việc cung ứng có thời hạn 
cán bộ và công nhân kỹ thuật, có khi cả lao động phụ trợ cho các nhà thầu nước 
ngoài và nhà thầu lớn khác. 

Ngoài doanh nghiệp hoạt động trong thị trường xây dựng chính thức còn có 
rất nhiều tổ chức, đơn vị không chính thức hoạt động trong thị trường không 
chính thức, làm các công việc xây dựng nhà dân hoặc các công việc sửa chữa 
công trình, và nhiều khi còn nhận làm thầu phụ cho các nhà thầu chính thức. Vì 
là không chính thức nên các tổ chức, đơn vị này không chịu sự quản lý nhà nước 
của ngành xây dựng. 

Các nhà thầu ngày nay còn thuê máy móc xây dựng và vận chuyển chuyên 
dụng của nhà thầu khác và của các doanh nghiệp chuyên cho thuê máy móc xây 
dựng và vận chuyển, thậm chí cho thuê cả giàn giáo, vì giải pháp đi thuê này 
đem lại hiệu quả kinh doanh lớn hơn. 

2. Đổi mới trong cung ứng nhân lực 

Hiện nay cả nước ta có khoảng 43 triệu người đang làm việc, trong đó khu vực 
kinh tế Nhà nước có hơn 4,1 triệu người (chiếm 9,7%); khu vực kinh tế ngoài 
Nhà nước có 37,9 triệu người (chiếm 89%) và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
có gần 700 ngàn người (chiếm 1,6%); ngành xây dựng có hơn 2 triệu lao động 
(chiếm 5%) (xem bảng 1.2). Trong những năm đổi mới, cơ cấu lao động có sự 
chuyển đổi tích cực gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ 
lao động trong sản xuất thuần nông, tăng tỷ lệ lao động trong công nghiệp, xây 
dựng và dịch vụ. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng nhanh liên tục. Năm 
1988 là 21,6%, năm 2005 lên 41%. Sản phẩm công nghiệp  xuất khẩu ngày càng 
tăng, có chỗ đứng trong những thị trường lớn. Trong kế hoạch 5 năm 2001 - 
2005, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 15,9% năm,  giá trị tăng 
thêm đạt 10,2% năm. Sự thay đổi, chuyển dịch và phát triển lớn nói trên của 

www.vncold.vn                                                        Hội Đập lớn Việt Nam
_____________________________________________________________



 6

thành phần kinh tế có tác động lớn đến thị trường lao động cả về quy mô, cơ cấu 
ngành nghề cũng như nhu cầu về trình độ.  

 
        Bảng 1.2.  Lao động làm việc hàng  năm phân theo 
                          thành phần kinh tế và phân theo ngành kinh tế (*) 

 
          Nghìn người  

 2000 2001 2002 2003 2004 Sơ bộ 
2005 

Tổng số:  37609.6 38562.7 39507.7 40573.8 41586.3 42709.1
Theo thành phần kinh tế  
Kinh tế nhà nước  

3501.0
9.3%

3603.6
9.3%

3750.5
9,5%

4035.4 
9.9% 

4108.2 
9.9% 

4127.0
9.7%

Kinh tế ngoài Nhà nước  33881,8
90.1%

34597.0
89.7%

35317.6
89.4%

36018.5 
88.8% 

36847.2 
88.6% 

37905.9
88.8%

Khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài  

226.8
0.6%

362.1
0.9%

439.6
1.1%

519.9 
1.3% 

630.9 
1.5% 

676.1
1.6%

Xây dựng (phân theo 
ngành kinh tế)  

1040.4
2.8%

1291
3.3%

1526.3
3.9%

1688.1 
4.2% 

1922.9 
4.6% 

2140.3
5.0%

Việc cung ứng nhân lực cũng từng bước được thực hiện thông qua thị trường 
sức lao động với cơ chế tiền lương theo thỏa thuận, theo hợp đồng lao động có 
thời hạn dựa trên quan hệ cung cầu, việc tuyển dụng áp dụng cơ chế cạnh tranh. 
Tuy vậy, do số lượng việc làm chưa nhiều nhưng lại đòi hỏi người lao động phải 
qua đào tạo chu đáo, mặt khác thể chế thị trường việc làm của nước ta vẫn còn 
kém hoàn thiện, nên việc cung ứng nhân lực xây dựng còn nhiều hạn chế, nhiều 
lúc căng thẳng đối với một số loại hình công nhân kỹ thuật. Tuy tiền lương đã áp 
dụng cơ chế thị trường nhưng do tỷ lệ tiền lương trong tổng chi phí xâydựng còn 
thấp, mặt khác nhà thầu phải giảm tiền lương để tăng chí phí giao dịch, do đó 
mặt bằng tiền lương trong ngành xây dựng nước ta chưa có tác dụng thu hút  lực 
lượng  lao động trẻ vào ngành xây dựng để đương đầu với các điều kiện làm việc 
khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhiều cán  bộ kỹ thuật giỏi và công nhân có tay 
nghề cao dễ dàng bị thu hút vào các doanh nghiệp có mức lương cao hơn, làm 
cho các doanh nghịêp đã đào tạo, bồi dưỡng các lực lượng này bị thiệt hại.  

Một nhân tố khác ảnh hưởng đến cung ứng nhân lực xây dựng  là mức độ  cơ 
giới hóa trong ngành chưa mạnh, việc sử dụng các cấu kiện chế tạo tại nhà máy 
chưa nhiều, việc trang bị công cụ lao động hiện đại cho công nhân chưa được 
chú ý đúng mức nên năng suất lao động chung toàn ngành chưa cao, mặt bằng 
lương thấp, lại dễ xảy ra tai nạn lao động. 

Trong bảng 1.3 là thu nhập bình quân hàng tháng của lao động trong khu vực 
Nhà nước.  Qua Bảng trên có thể thấy thu nhập bình quân của công nhân xây 
dựng còn kém xa công nhân khai thác mỏ và ngành điện, thế nhưng nguồn nhân 
lực xây dựng vẫn được bổ sung là nhờ có nguồn nhân lực đến từ nông thôn  do 
thu nhập ở khu vực này còn quá thấp (xem Bảng 1.4) (chú ý: trong bảng là thu 
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nhập  bình quân đầu người  chứ không phải thu nhập của riêng người lao 
động). 

Tóm lại, công tác cung ứng nhân lực xây dựng tuy đã có nhiều đổi mới nhưng 
vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức, vì vậy cần được tiếp tục đổi mới 
nhanh và mạnh hơn nữa thì mới đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành.  
 
        Bảng 1.3.  Thu nhập bình quân hàng tháng của lao động trong 
                          khu vực Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế 

 
         Nghìn đồng  

 2000 2001 2002 2003 2004 Sơ bộ 
2005 

Cả nước  849.6 954.3 1068.8 1246.7 1421.4 1650.7

Nông  nghiệp và lâm nghiệp  680 589.8 740.2 987.6 1250.4 1039.6

Thủy sản  669.3 661.2 756.1 817.3 929.1 1012.5

Công nghiệp khai thác mỏ  1397 1745.5 1931.4 2209.2 3108.7 3588.1

Công nghiệp chế biến  955 1050.3 1172.7 1314.9 1544.7 1845.3

Sản xuất và phân phối điện, khí 
đốt và nước  

1613.6 1847.5 2005.7 2251.8 2439.9 2419.7

Xây dựng  860.8 961.2 1104 1261.1 1361.4 1959.6

 
        Bảng 1.4.  Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo 
                           giá thực tế phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng 

 
Nghìn đồng  

 1999 2002 2004 

Cả nước  295.00 356.10 484.40 

Phân theo thành thị, nông thôn   

- Thành thị 516.70 622.10 815.40 

- Nông thôn 225.00 275.10 378.10 

3. Đổi mới trong đào tạo nguồn nhân lực  

 Việc cung ứng nguồn nhân lực cho ngành xây dựng chủ yếu thông qua mạng 
lưới các cơ sở đào tạo ngành Xây dựng và các cơ sở đào tạo khác ở trong nước 
cộng với nguồn đào tạo ở nước  ngoài.  

Các cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý gồm 31 trường đại học, 6  
trường cao đẳng và 3 trường trung học chuyên nghiệp. (Danh  mục các trường 
Đại học xin xem phần phụ lục). 
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Mạng lưới cơ sở dạy nghề xây dựng dân dụng và công nghiệp (chưa kể dạy 
nghề cầu đường và thủy lợi) hiện tại gồm có:  

- 4 trường cao đẳng nghề ; 

- 10 trường trung cấp nghề;  

- Trường sơ cấp nghề (chưa thống kê được)  

Trong giai đoạn 2001 - 2005, các cơ sở đào tạo ngành Xây dựng đã đào tạo 
hơn 234.000 người.  
  
        Bảng 1.5.  Số lượng đào tạo nguồn nhân lực xây dựng 2001 - 2005  
 

Loại hình đào tạo Số lượng 
(người) 

Ghi chú 

Đại học, sau đại học         17.000   

Cao đẳng          8.000  

Trung học chuyên nghiệp         24.000  

Đào tạo nghề       135.000 Dài hạn, ngắn hạn  

Bồi dưỡng ngắn hạn         50.000 Chuyên môn, nghiệp vụ, 
chính trị, ngoại ngữ, tin học .

                                   Cộng:       234.000  

Nhìn chung, các hoạt động đào tạo và dạy nghề sau các bỡ ngỡ ban đầu khi 
chuyển từ phương thức kế hoạch hóa sang phương thức đáp ứng nhu cầu nhân 
lực của thị trường, đã có nhiều đổi mới với những thành tựu đáng ghi nhận như 
thực hiện xã hội hóa, tăng cường thể chế (các Luật Giáo dục và Luật Dạy nghề), 
mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa ngành nghề và trình độ đào tạo, cung ứng 
được một phần quan trọng nhân lực cho thị trường xây dựng.  

Bên cạnh các thành tựu nói trên, các họat động đào tạo và dạy nghề hiện nay 
vẫn còn nhiều yếu kém như chưa phối hợp và gắn bó mật thiết với các doanh 
nghiệp, nhất là với doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, chưa hội nhập nhiều với 
quốc tế, chưa liên kết các cơ sở thành mạng lưới đào tạo và dạy nghề xây dựng 
có gắn kết với thị trường xây dựng. 

Công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật và quản lý ở trình độ đại học cũng được xã 
hội hóa mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Một số trường bồi dưỡng cán bộ quản 
lý của các bộ đã xúc tiến hoạt động đào tạo liên tục nhằm cập nhật kiến thức cho 
công chức. Tuy vậy, việc bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin 
chưa theo kịp đòi hỏi của thị trường, và nói chung việc đào tạo liên tục cũng 
chưa được người lao động và người sử dụng lao động quan tâm lắm.  
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Đông đảo lưu học sinh đã ra nước ngoài học tập, trong số đó nhiều người đã 
học các ngành xây dựng, kiến trúc, quy hoạch và công nghệ môi trường. Một số 
năm nữa, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý xây dựng nước ta sẽ được bổ 
sung lực lượng đáng kể được đào tạo cơ bản từ nước ngoài, tạo điều kiện thuận 
lợi cho ngành hội nhập với thị trường xây dựng quốc tế. Tuy vậy để phát huy 
năng lực của đội ngũ này, ngành cần xúc tiến việc hài hòa hơn nữa các quy định 
về kỹ thuật và kinh tế xây dựng của nước ta với thông lệ quốc tế. Đồng thời, cần 
nắm cụ thể hơn các thông tin về lưu học sinh xây dựng, phát hiện những chuyên 
ngành chưa có người học hoặc ít người học để hướng dẫn lưu học sinh đi vào các 
chuyên ngành đó. Hiển nhiên, trong hoạt động này, ngành xây dựng cần phối 
hợp chặt chẽ với ngành giáo dục. Hiện tại, ngoài số cán bộ, công chức, viên chức 
được các bộ  và các doanh nghiệp cử đi đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đang tăng 
lên đáng kể (chẳng hạn  riêng Bộ Xây dựng trong năm 2006 đã cử được 865 lượt 
người), còn có những người được cử đi đào tạo theo Đề án 322 của Bộ Giáo dục 
và đào tạo. 

4. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp xây dựng  

Hiện nay cán bộ và công nhân xây dựng thuộc doanh nghiệp nhà nước đều tập 
hợp  trong các công đoàn ngành xây dựng, ngành giao thông, ngành nông nghiệp  
(thủy lợi), ngành điện (đường dây và trạm), ngành dầu khí (xây dựng dầu khí) 
v.v� theo hệ thống tổ chức sẵn có từ trước đổi mới. Do đó các tổ chức công đoàn 
này chưa tập hợp lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp xây dựng tư nhân, 
mặt khác cũng chưa thành hệ thống công đoàn xây dựng thống nhất.  

Từ khi đổi mới, ngoài hệ thống công đoàn còn hình thành và phát triển nhanh 
chóng hai loại hình tổ chức xã hội nghề nghiệp , đó là:  

- Các hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành (học hội) như Tổng Hội Xây dựng 
Việt Nam tập hợp 12 hội chuyên ngành, Hội Cầu đường Việt Nam, Hội Thủy lợi 
Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt 
Nam.  

- Các hội nghề nghiệp (thương hội) tập hợp các doanh nghiệp kinh doanh cùng 
ngành nghề như Hiệp hội nhà thầu Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt 
Nam, Hiệp hội Xi măng Việt Nam, Hiệp hội Kính xây dựng Việt Nam, Hiệp hội 
Gốm sứ Xây dựng Việt Nam. 

Hai loại hình tổ chức xã hội nghề nghiệp nói trên và tổ chức công đoàn tuy có 
chức năng và phương thức hoạt động khác nhau, nhưng ở các nước phát triển,  
chúng đều có các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp được tổ chức rất bài 
bản. Thế nhưng ở nước ta, hoạt động này của các đoàn thể chưa được chú ý lắm 
do việc cấp chứng chỉ tư cách hành nghề đối với cá nhân chỉ mới trong giai đoạn 
triển khai.  
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Tóm lại, trong kinh tế thị trường, các tổ chức xã hội nghề nghiệp có vai trò rất 
quan trọng trong việc nâng cao năng lực tự quản, năng lực cạnh tranh của thị 
trường nhân lực. Vì vậy trong thời gian tới các tổ chức xã hội nghề nghiệp  nuớc 
ta chắc sẽ ngày càng được Chính phủ và thị trường coi trọng và hợp tác để phát 
triển mạnh mẽ nguồn nhân lực nước ta về cả số lượng và chất lượng.  

5. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực xây dựng nước ta  

Nguồn nhân lực xây dựng nước ta tuy đang ngày càng lớn mạnh nhưng vẫn 
chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường xây dựng có tốc độ tăng trưởng nhanh. 

Nguồn nhân lực nước ta có tiềm năng phát triển dồi dào trên cả hai mặt số 
lượng và chất lượng để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất 
nước. Người lao động nước ta vốn chăm chỉ, quen chịu đựng gian khổ, lại đang 
thiếu việc làm. Họ đều có trình độ văn hóa nhất định, khéo tay, tiếp thu nhanh, 
có sáng kiến, do đó dễ dàng trải qua đào tạo để trở thành công nhân lành nghề. 
Ngành Xây dựng trước giai đoạn đổi mới cũng đã tích luỹ được phần nào kinh 
nghiệm sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực trên các công trường xây dựng lớn. 

Bên cạnh các mặt mạnh nói trên, nguồn nhân lực xây dựng cũng đang có 
nhiều yếu kém: nhiều lao động chưa được qua đào tạo bài bản; thậm chí chưa 
qua đào tạo; sức khỏe không đồng đều;  ý thức chấp hành kỷ luật công nghệ 
chưa cao; thiếu chu đáo cẩn thận; dễ dàng bằng lòng với kết quả đạt được. Vì 
vậy trong công tác đào tạo và dạy nghề không chỉ quan tâm đến kiến thức và tay 
nghề mà còn phải chú ý rèn luyện tác phong công nghiệp, bồi dưỡng lương tâm 
nghề nghiệp và niềm tự hào nghề nghiệp.  

Nguồn nhân lực xây dựng nước ta có nhiều cơ hội phát triển thuận lợi vì công 
nghiệp xây dựng ngày càng được cơ giới hóa và hiện đại hóa, lại có điều kiện 
tiếp thu kinh nghiệm các nước về đào tạo, tuyển dụng và sử dụng theo cơ chế thị 
trường. Tuy vậy việc phát triển nguồn nhân lực nước ta đang gặp nhiều thách 
thức, mà trước hết là công tác đào tạo ban đầu cũng như đào tạo liên tục không 
theo kịp yêu cầu của thị trường và các tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng. 
Thách thức tiếp theo là chế độ tiền lương còn nhiều bất hợp lý, chưa có sức thu 
hút mạnh đối với người lao động. Việc đưa thị trường xây dựng không chính 
thức vào chịu sự quản lý nhà nước cũng là một thách thức lớn, vì một bộ phận 
quan trọng người lao động đang kiếm sống trong thị trường này.  

Để vượt qua các thách thức nói trên nhằm phát triển nguồn nhân lực xây ựng 
trong thời gian tới, chúng ta cần tìm hiểu sâu về công nghiệp xây dựng và thị 
trường xây dựng hiện đại của thế giới và học tập áp dụng kinh nghiệm các nước 
đi trước trong lĩnh vực nhân lực.  
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